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Mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự bùng nổ, phát triển của hệ thống ngân hàng trong những thập niên qua đã ngày 
càng khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng 
thương mại (NHTM) nói riêng trong sự phát triển và vận hành của nền kinh tế. Để 
khẳng định vai trò của mình, các NHTM ngày càng có xu hướng đa dạng hóa các loại 
hình dịch vụ của mình. Bảo lãnh ngân hàng là một nghiệp vụ được ra đời từ những 
năm 70 của thế kỷ XX được sử dụng như một công cụ để bảo đảm tính lành mạnh của 
các quan hệ kinh tế vốn ngày càng phức tạp. Trên thế giới nghiệp vụ bảo lãnh ngân 
hàng đã phát triển khá mạnh mẽ và phổ biến, hỗ trợ cho hầu hết các giao dịch tài 
chính, thương mại. 

Tại Việt Nam, bảo lãnh ngân hàng được thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ 20 
với hệ thống pháp luật được hoàn thiện dần qua các thời kỳ. Có thể nói Quyết định số 
196/QĐ-NH14 ngày 16/04/1994 về quy chế bảo lãnh ngân hàng của các NHTM và 
Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/02/1994 về quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay 
vốn nước ngoài đã đặt nền móng cho hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng. Tiếp 
theo và hoàn thiện các văn bản này là Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 
25/8/2000, Quyết định số 386/2001/QĐ-NHNN ngày 11/4/2001 và Quyết định số 
112/2003/QĐ-NHNN ngày 11/02/2003. Đặc biệt ngày 26/6/2006, Thống đốc NHNN 
đã ban hành Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN về Quy chế bảo lãnh ngân hàng (sau 
đây gọi tắt là Quyết định 26), theo đó một lần nữa chế định bảo lãnh ngân hàng được 
hoàn thiện. 

Tuy nhiên, qua hơn 5 năm áp dụng và thực hiện Quyết định 26, các quy định tại 
Quyết định 26 đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đề cập hết những vấn đề thực tiễn đặt ra, 
đã gây không ít khó khăn, vướng mắc cho các NHTM trong quá trình hoạt động cấp 
bảo lãnh. Chính về thế, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại Việt Nam là 
một trong những yêu cầu hết sức bức thiết bên cạnh vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp 
luật Việt Nam nói chung hiện nay. 

Là một trong những NHTM có uy tín, kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam và được 
biết đến trên thị trường quốc tế, Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Kỹ thương 
Việt Nam (Techcombank) đã phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng từ những giai 
đoạn đầu thành lập. Tuy nhiên, để có thể phát triển hoạt động này tương xứng với tiềm 
năng sẵn có và trước đòi hỏi của thị trường thì Techcombank cũng như các NHTM 
khác cần có một khung pháp lý vững chắc và giải pháp phát triển phù hợp. Do đó, để 
góp phần đạt được mục tiêu này, với tư cách là một cán bộ đang công tác tại 
Techcombank, tác giả đã chọn đề tài "Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và thực tiễn 
tại Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank ở Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ 
Luật học, mã số 60 38 50.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Có thể nói cho đến thời điểm hiện nay, bảo lãnh ngân hàng là một trong những đề tài 
được nhiều tác giả lựa chọn nghiên cứu, trong đó có thể kể đến một số đề tài nghiên cứu 
như "Những vấn đề pháp lý về bảo lãnh ngân hàng" của Nguyễn Thành Long, Đại học 
Luật Hà Nội, năm 1999, "Điều chỉnh pháp luật về bảo lãnh trong hoạt động cho vay 
của ngân hàng thương mại Việt Nam", của Bùi Vân Hằng, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
năm 2008, "Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của 
các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội", của Vũ Hồng Minh, Đại học Quốc gia 
Hà Nội, năm 2009…, tuy nhiên trong đó có đề tài được nghiên cứu khi quy định mới về 



11  12 

 

bảo lãnh ngân hàng chưa được ban hành, hay một số đề tài chỉ nghiên cứu về một trong 
những loại bảo lãnh. Do đó, việc nghiên cứu một cách toàn diện hệ thống pháp luật về 
bảo lãnh ngân hàng và phân tích những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng là rất cấp 
thiết trong giai đoạn hiện nay.  

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động bảo 
lãnh ngân hàng; nghiên cứu đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo lãnh 
ngân hàng hiện nay; nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại 
Techcombank, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống 
pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh tại Techcombank 
nói riêng.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

Đề tài chủ yếu nghiên cứu pháp luật điều chỉnh cũng như thực trạng pháp luật của 
hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và 
Techcombank nói riêng.  

Đặc biệt tác giả tập trung phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo lãnh 
ngân hàng tại Chương 1 cũng như một số vướng mắc pháp lý mà trong quá trình hoạt 
động thực tiễn tại Ngân hàng Techcombank tác giả đã gặp phải tại Chương 2, từ đó đề 
xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cũng như đưa ra các giải pháp 
nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh tại Techcombank một cách hiệu quả, an toàn tại 
Chương 3.  

- Phạm vi nghiên cứu:  

Luận văn trọng tâm nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng từ 
khi Quyết định 26 được ban hành và đặc biệt sau khi Luật các TCTD số 
47/2010/QH12 được ban hành ngày 16/06/2010.  

Quá trình phân tích dựa vào thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Techcombank 
trong thời gian từ năm 2006 đến nay.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm hoàn thiện luận văn này, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 
như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh tổng hợp và 
phương pháp tiếp cận lịch sử - lôgic.  

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận 
văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo lãnh ngân hàng và thực trạng pháp luật về 
bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam. 

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam và 
nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Techcombank. 

Chương 1 

Những Vấn Đề Lý Luận Về Bảo Lãnh NGÂN Hàng  

Và Thực Trạng Pháp Luật Về Bảo Lãnh NGÂN Hàng  
ở Việt NAM 
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1.1. Những vấn đề lý luận về bảo lãnh ngân hàng 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 

Vấn đề bảo lãnh ngân hàng đã được pháp luật Việt Nam đề cập từ những năm 80 
của thế kỷ XX. Trong giai đoạn này nền kinh tế của nước ta vẫn là nền kinh tế tập 
trung bao cấp, biện pháp bảo lãnh trong giai đoạn này được sử dụng như là công cụ để 
hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước khi có nhu cầu vay vốn nước ngoài. Nhìn chung, trong 
giai đoạn này có khá nhiều văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân 
hàng, theo đó các quy định này đều có điểm chung là: 

- Bảo lãnh của ngân hàng là bảo lãnh của Ngân hàng Nhà nước cấp cho các đơn vị, 
tổ chức trong việc vay vốn nước ngoài để phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng 
Nhà nước đưa ra bảo lãnh cho các tổ chức vay vốn nước ngoài thực chất là nhà nước đã 
thực hiện tài trợ cho doanh nghiệp. 

- Chưa có quy định cụ thể, xác định bản chất pháp lý của bảo lãnh ngân hàng. 
Trong giai đoạn này, cũng chưa có quy định về khái niệm bảo lãnh, quan hệ giữa tổ 
chức được bảo lãnh và ngân hàng bảo lãnh. Việc bảo lãnh của ngân hàng nhà nước 
hoàn toàn thực hiện theo mẫu thư bảo lãnh do bên cho vay đưa ra.  

Từ những năm 90 đến nay hệ thống văn bản pháp luật về bảo lãnh ngân hàng được 
xây dựng khá chi tiết và từng bước hoàn chỉnh. Bảo lãnh ngân hàng với tư cách là một 
nghiệp vụ cấp tín dụng của các ngân hàng đã được quy định tại Quy chế về nghiệp vụ bảo 
lãnh của các ngân hàng ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/9/1994 của 
Thống đốc ngân hàng nhà nước.  

Tiếp theo và hoàn thiện các văn bản này là Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 
ngày 25/8/2000, Quyết định số 386/2001/QĐ-NHNN ngày 11/04/2001 và Quyết định 
số 112/2003/QĐ-NHNN ngày 11/02/2003. 

Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng đã được hoàn thiện dần qua các văn bản pháp 
luật, đặc biệt tại Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Thống đốc 
NHNN về Quy chế bảo lãnh ngân hàng thì "bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn 
bản của TCTD (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện 
nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 
Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền đã được trả thay". 

Mặt khác, Khoản 18 Điều 4 Luật các TCTD số 47/2010/QH12 được ban hành ngày 
16/06/2010 một lần nữa khẳng định "Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng 
theo đó TCTD cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài 
chính thay chi khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy 
đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD theo thỏa 
thuận". 

Như vậy, khái niệm "bảo lãnh ngân hàng" theo định nghĩa tại các văn bản trích dẫn 
trên đây về cơ bản đều thể hiện bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của một 
bên thứ ba ngoài quan hệ hợp đồng giữa hai bên. Cam kết bằng văn bản ở đây được 
hiểu là văn bản bảo lãnh của TCTD, bao gồm Thư bảo lãnh và Hợp đồng bảo lãnh.  

Việc xác định đúng bản chất pháp lý của quan hệ bảo lãnh ngân hàng sẽ là cơ sở để 
phân tích các đặc điểm đặc thù của hoạt động này, cụ thể đó là: 

 Bảo lãnh ngân hàng là mối quan hệ đa phương, với sự tham gia của nhiều chủ thể: 
Hoạt động bảo lãnh ngân hàng phải có sự tham gia của ít nhất ba chủ thể, đó là bên 
được bảo lãnh, bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Do đó, hoạt động bảo lãnh không 
chỉ đơn thuần là quan hệ giữa bên được bảo lãnh với ngân hàng bảo lãnh mà còn bao 
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hàm mối quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh. Trong quan hệ đa 
phương này, quan hệ giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh bao giờ cũng là 
quan hệ gốc, làm phát sinh nghĩa vụ được bảo lãnh. Trên cơ sở này sẽ xuất hiện thêm 
hai quan hệ nữa giữa bên được bảo lãnh với ngân hàng bảo lãnh và giữa ngân hàng bảo 
lãnh với bên nhận bảo lãnh.  

 Bảo lãnh ngân hàng mang tính độc lập: Mặc dù bảo lãnh ngân hàng là quan hệ đa 
phương, các quan hệ có mối liên hệ nhau, tuy nhiên chúng lại độc lập nhau. Sự độc lập 
của bảo lãnh được hiểu là sự độc lập của quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh và bên nhận 
bảo lãnh với quan hệ giữa bên được bảo lãnh và ngân hàng bảo lãnh, cho dù có sự vi 
phạm nghĩa vụ của bên được bảo lãnh với ngân hàng bảo lãnh thì ngân hàng bảo lãnh 
cũng không thể vì thế mà có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

 Bảo lãnh ngân hàng là một hoạt động ngoại bảng của ngân hàng: ngân hàng bảo 
lãnh đã dùng uy tín của mình để cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa 
vụ của bên được bảo lãnh, khi đó quyết định bảo lãnh cho bên được bảo lãnh ngân 
hàng không phải xuất tiền ngay do đó sẽ không ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của 
ngân hàng. Đó chính là nguyên nhân khiến bảo lãnh ngân hàng được xếp vào hoạt động 
ngoại bảng của ngân hàng. 

1.1.2. Phân loại bảo lãnh ngân hàng 

Dựa vào mục đích, bảo lãnh ngân hàng có thể được phân thành: 

Bảo lãnh vay vốn: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ 
trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả hoặc không trả đầy 
đủ, đúng hạn nợ vay đối với bên nhận bảo lãnh. 

Bảo lãnh thanh toán: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh về việc 
sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng 
không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến 
hạn. 

Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên mời thầu, để đảm bảo 
nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp khách hàng phải nộp phạt do vi 
phạm quy định đấu thầu mà không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt do bên mời 
thầu thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.  

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo 
lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng 
đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải bồi 
thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ 
chức tín dụng sẽ thực hiện thay. 

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên 
nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng 
của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng 
vi phạm chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay. 

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo 
lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng 
đã ký với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải hoàn 
trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì tổ chức tín dụng 
sẽ thực hiện thay.  

Dựa vào phương thức phát hành, bảo lãnh ngân hàng có thể được phân loại thành 
bảo lãnh trực tiếp, bảo lãnh gián tiếp, bảo lãnh được xác nhận và đồng bảo lãnh. 
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Ngoài ra dựa vào bản chất chứng từ, bảo lãnh ngân hàng có thể được phân loại 
thành bảo lãnh độc lập và bảo lãnh kèm chứng từ.  

1.1.3. Vai trò của bảo lãnh ngân hàng 

Bảo lãnh ngân hàng là công cụ tiện ích được sử dụng rộng rãi để trợ giúp các giao dịch 
kinh tế; bảo lãnh ngân hàng có vai trò rất to lớn đối với nền kinh tế.  

Bên cạnh đó, bảo lãnh ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với từng chủ thể tham 
gia quan hệ bảo lãnh ngân hàng, đó là ngân hàng bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên 
nhận bảo lãnh.  

1.1.4. Các dạng rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Mặc dù bảo lãnh ngân hàng có những vai trò tích cực, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rất 
nhiều rủi ro, đó có thể là rủi ro xuất phát từ bên thụ hưởng bảo lãnh, hay rủi ro xuất 
phát từ bên được bảo lãnh và bên bảo lãnh  

1.2. Thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam  

1.2.1. Khái quát về pháp luật bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam 

Cũng như các lĩnh vực hoạt động khác, hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở 
Việt Nam được xây dựng và ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng 
của các quan hệ xã hội. 

Từ những năm 90 của thế kỷ 20, NHNN Việt Nam đã ban hành quy chế điều chỉnh 
riêng về hoạt động này, trong đó có thể kể đến Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 
16/9/1994, tiếp đó là Luật các TCTD năm 1997, sửa đổi, bổ sung năm 2004.  

Bên cạnh đó có thể kể đến Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000, 
Quyết định số 386/2001/QĐ-NHNN ngày 11/04/2001, Quyết định số 112/2003/QĐ-
NHNN ngày 11/02/2003.  

Và cho đến thời điểm hiện nay, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh ngân 
hàng có thể kể đến Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 và Luật các 
TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.  

1.2.2. Chủ thể tham gia hoạt động bảo lãnh ngân hàng  

Trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng thường phát sinh hai loại quan hệ: quan hệ giữa 
ngân hàng với bên nhận bảo lãnh và quan hệ dịch vụ bảo lãnh giữa ngân hàng với 
khách hàng (bên được bảo lãnh).  

Như vậy thường tồn tại ba chủ thể tham gia vào quan hệ bảo lãnh ngân hàng: ngân 
hàng bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Pháp luật Việt Nam có quy 
định tương đối cụ thể về các chủ thể này khi tham gia quan hệ bảo lãnh.  

1.2.3. Hình thức của bảo lãnh ngân hàng 

Theo quy định thì bảo lãnh ngân hàng được thực hiện bằng văn bản, bao gồm Hợp 
đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh, Các hình thức khác pháp luật không cấm và phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, quy định hiện hành không thể hiện rõ khi nào thì sử dụng 
Hợp đồng bảo lãnh, khi nào thì sử dụng Thư bảo lãnh.  

Bên cạnh đó, hình thức Thư tín dụng dự phòng hiện nay được sử dụng khá rộng rãi 
với nội dung tương tự như một hình thức bảo lãnh, tuy nhiên lại chưa được ghi nhận là 
một hình thức bảo lãnh. 

1.2.4. Nội dung và hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

- Nội dung của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Các văn bản pháp luật hiện hành có quy định về các nội dung cơ bản của hợp đồng 
bảo lãnh ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số nội dung cơ bản như cơ sở đề 
nghị bảo lãnh, đồng tiền sử dụng để thanh toán… 
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- Thời hạn và hiệu lực của bảo lãnh ngân hàng 

Quyết định 26 có đưa ra cơ sở xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của 
bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, thời điểm hiệu lực của bảo lãnh được xác định từ khi 
TCTD phát hành bảo lãnh. Tuy nhiên, rất khó xác định chính thức khi nào được coi là 
thời điểm TCTD phát hành bảo lãnh. Do đó, nên xác định thời điểm hiệu lực của bảo 
lãnh được xác định từ khi ký phát hành bảo lãnh. 

Thời điểm kết thúc bảo lãnh được xác định là thời điểm chấm dứt bảo lãnh được 
ghi trong cam kết bảo lãnh. Tuy nhiên, đối với bảo lãnh thanh toán thuế, mặc dù cam 
kết bảo lãnh có chỉ rõ thời điểm hết hiệu lực của bảo lãnh thì chưa chắc nghĩa vụ bảo 
lãnh của TCTD đã chấm dứt.  

1.2.5. Chấm dứt bảo lãnh ngân hàng 

Nghĩa vụ bảo lãnh của TCTD chấm dứt trong các trường hợp sau: 

- Khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh; 

- TCTD đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh; 

- Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; 

- Thời hạn bảo lãnh đã hết; 

- Bên nhận bảo lãnh đồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh; 

- Theo thỏa thuận của các bên; 

- Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định của pháp luật. 

1.2.6. Phân biệt bảo lãnh ngân hàng với một số nghiệp vụ tương tự 

Trên thực tế, khi xem xét bảo lãnh ngân hàng và một số nghiệp vụ của NHTM có 
không ít trường hợp đã nhầm lẫn giữa nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng với các nghiệp vụ 
có tính chất tương tự như: nghiệp vụ cho vay theo hạn mức tín dụng; nghiệp vụ tín 
dụng thư dự phòng; nghiệp vụ thư tín dụng trả chậm; nghiệp vụ cam kết bảo đảm thu 
nợ; nghiệp vụ thư bồi hoàn; nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công cụ nợ. 

Bảo lãnh ngân hàng và cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Ngân hàng cam 
kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng đã phê 
duyệt khi được khách hàng yêu cầu trong thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng. 
Trong quan hệ này chỉ có khách hàng của ngân hàng mới là bên có quyền đề nghị ngân 
hàng thực hiện nghĩa vụ cho vay theo hạn mức tín dụng đã phê duyệt. Bên thứ ba, kể cả 
là bên có quyền đối với khách hàng của ngân hàng cũng không có quyền yêu cầu ngân 
hàng thực hiện trực tiếp trả tiền cho mình. Đây là một điểm khác với quan hệ bảo lãnh.  

Bảo lãnh ngân hàng và Tín dụng thư dự phòng: Bảo lãnh ngân hàng và Tín dụng thư 
dự phòng đều có những điểm tương đồng về tính độc lập, về mục đích và về tính chứng 
từ. Tuy nhiên điểm khác biệt cơ bản giữa Bảo lãnh và Tín dụng thư dự phòng là ở chỗ 
Tín dụng thư dự phòng tạo ra trách nhiệm đầu tiên cho Ngân hàng phát hành tức là 
thanh toán ngay khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp. Trong khi đối với nghiệp vụ Bảo 
lãnh thì Ngân hàng phát hành chỉ có nghĩa vụ thanh toán khi bên được bảo lãnh không 
thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được bảo lãnh.  

Bảo lãnh ngân hàng và Tín dụng thư dự phòng: Nghiệp vụ thư tín dụng trả chậm 
khác nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng ở chỗ bên thụ hưởng có quyền trực tiếp yêu cầu 
ngân hàng thanh toán thư tín dụng mà không phải yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán 
trước khi yêu cầu ngân hàng thanh toán. Mặt khác, bên thụ hưởng đã chấp nhận thư tín 
dụng thì không có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện thanh toán, trừ khi đã yêu 
cầu ngân hàng thanh toán nhưng không được đáp ứng. Trong khi đó, quan hệ bảo lãnh 
ngân hàng bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện thanh 
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toán trước khi yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Khi bên được bảo lãnh 
không thực hiện nghĩa vụ thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu ngân hàng bảo lãnh 
thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

Bảo lãnh ngân hàng với Cam kết bảo đảm thu nợ: Trong Cam kết bảo đảm thu nợ, 
ngân hàng chỉ bảo đảm sẽ hỗ trợ cho bên có quyền trong việc thu nợ trên tài khoản của 
khách hàng, trong trường hợp không có tiền trên tài khoản của khách hàng đó thì ngân 
hàng cũng không phải thực hiện trả tiền. Điều này hoàn toàn khác với cam kết bảo 
lãnh.  

Bảo lãnh ngân hàng với Thư bồi hoàn: Trách nhiệm thanh toán của người phát hành 
Thư bồi hoàn là trách nhiệm đầu tiên, không phụ thuộc vào việc có vi phạm hợp đồng 
hay không của người được bảo lãnh. Mặt khác, người phát hành thường có mối quan hệ 
hay lợi ích trực tiếp với người được bảo lãnh và người thụ hưởng trong khi quan hệ bảo 
lãnh là độc lập. 

Bảo lãnh ngân hàng với Bảo lãnh phát hành công cụ nợ: Bảo lãnh phát hành công 
cụ nợ là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi 
phát hành trái phiếu ra thị trường chứng khoán, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu 
tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết.  

 

Chương 2 

Thực Tiễn áp Dụng Pháp Luật Về Bảo Lãnh NGÂN Hàng Tại 
NGÂN Hàng thương mại cổ phần Kỹ THƯƠNG Việt NAM 

2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập ngày 
27/9/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua 18 năm hoạt động, đến nay 
Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với 
tốc độ tăng trưởng về tổng tài sản và doanh thu hàng năm luôn đạt trên 30% trong 
nhiều năm qua.  

Với gần 300 chi nhánh/phòng giao dịch, hơn 1000 máy ATM và đội ngũ nhân trên 
7000 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, Techcombank đang tiến hành chương 
trình TechcomOne - kế hoạch chuyển đổi toàn diện giai đoạn 2009-2014, hướng tới 
mục tiêu trở thành Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.  

2.1.2. Mô hình tổ chức 

Một trong những chiến lược chuyển đổi của Techcombank trong giai đoạn 2009-
2014 là cơ cấu lại mô hình tổ chức theo quy mô Khối trực thuộc Hội sở. Với cơ cấu 
tổ chức này đã giúp Techcombank phân cấp quản lý từng mảng dịch vụ một cách 
chuyên môn hóa hơn, tiết kiệm chi phí quản lý cũng như sử dụng nguồn lực hiệu quả 
hơn, đồng thời giúp phân loại được nhóm khách hàng để có những chính sách thích 
hợp hơn về sản phẩm và dịch vụ, từ đó tạo ra uy tín và phát triển các giá trị cốt lõi mà 
Techcombank đã đề ra.  

2.2. Thực tiễn hoạt động bảo lãnh tại Techcombank 

2.2.1. Cơ sở pháp lý khi thực hiện hoạt động bảo lãnh tại Techcombank 

Nhằm thể chế các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng, từ khi triển khai hoạt 
động cấp bảo lãnh cho khách hàng, hệ thống văn bản về bảo lãnh của Techcombank đã 
được ban hành và cập nhật thay đổi linh hoạt phù hợp với chính sách phát triển của 
Techcombank trong từng thời kỳ.  
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2.2.2. Chính sách phát triển hoạt động bảo lãnh của Techcombank 

2.2.2.1. Các loại bảo lãnh Techcombank đang phát hành 

Với phương châm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng, 
các loại bảo lãnh được Techcombank cung cấp cho khách hàng cũng ngày càng đa 
dạng, bao gồm: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn tạm ứng… 

2.2.2.2. Khách hàng được Techcombank bảo lãnh 

Để được cấp bảo lãnh tại Techcombank, khách hàng phải đáp ứng được rất nhiều điều 
kiện chặt chẽ theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.  

2.2.3. Một số quy định đặc thù trong hoạt động bảo lãnh tại Techcombank 

2.2.3.1. Về phương thức quản lý và thực hiện 

Hoạt động bảo lãnh tại Techcombank được thực hiện tại các chi nhánh, phòng giao dịch 
của Techcombank trên toàn quốc. Đối với các chi nhánh nhỏ thì hoạt động bảo lãnh sẽ tập 
trung tại Phòng kinh doanh thuộc chi nhánh. Các chi nhánh có quy mô lớn hơn thì hoạt 
động này sẽ phân bổ sang hai đơn vị là Phòng Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và Phòng 
Dịch vụ khách hàng cá nhân. Đặc biệt tại Techcombank, đối với phân khúc khách hàng 
doanh nghiệp lớn, Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn thuộc Hội sở sẽ trực tiếp quản lý và 
thực hiện nghiệp vụ với khách hàng như một chi nhánh độc lập. Đối tượng khách hàng phân 
khúc cho từng đơn vị sẽ theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.  

2.2.3.2. Về một số vấn đề khác 

Chính sách xuyên suốt hoạt động bảo lãnh tại Techcombank là ghi nhận và phát 
triển loại hình bảo lãnh có điều kiện, theo đó hoạt động bảo lãnh tại Techcombank phải 
tuân theo mẫu do Techcombank ban hành. Đối với trường hợp phát hành bảo lãnh khác 
mẫu, tuy nhiên phải đảm bảo nội dung, điều khoản theo yêu cầu của Techcombank.  

Tehcombank chấp nhận nhiều hình thức bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng khi 
được Techcombank bảo lãnh như bảo đảm bằng ký quỹ, bằng tài sản của khách 
hàng/bên thứ ba, bảo đảm bằng bảo lãnh đối ứng… 

2.2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Techcombank từ năm 2006 

đến nay 

2.2.4.1. Hoạt động bảo lãnh của Techcombank thông qua một số chỉ tiêu định 

lượng 

Với số liệu phân tích tại Luận văn, có thể thấy số dư bảo lãnh của Techcombank đã 
phát triển qua các năm từ 2006 đến nay. Điều này chứng tỏ danh tiếng, thương hiệu và 
kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của Techcombank đã không ngừng tăng lên, trở thành 
TCTD uy tín, được nhiều tổ chức trong và ngoài nước công nhận.  

Bên cạnh đó, nguồn thu phí bảo lãnh cũng ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng cao trong 
tổng doanh thu phí dịch vụ của ngân hàng. Vấn đề trích lập dự phòng rủi ro cũng được 
trích lập theo đúng quy định của NHNN.  

2.2.4.2. Hoạt động bảo lãnh của Techcombank thông qua một số chỉ tiêu định tính 

Với sự đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ bảo lãnh, cùng với mạng lưới ngân hàng 
đại lý rộng khắp đã khiến hoạt động bảo lãnh của Techcombank không ngừng phát 
triển trong suốt thời gian qua.  

2.2.4.3. Kết quả đạt được 

Từ những phân tích trên, có thể thấy từ năm 2006 đến nay hoạt động bảo lãnh tại 
Techcombank đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển hoạt động 
ngân hàng nói chung của Techcombank. 
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Qua phân tích một số dữ liệu về hoạt động bảo lãnh của Techcombank trong các 
năm có thể thấy luôn có sự tăng trưởng, đóng góp ngày càng nhiều vào doanh thu 
chung của Ngân hàng.  

Sản phẩm bảo lãnh của Techcombank khá phong phú, đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng đa dạng của khách hàng. Với kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh trong 
nhiều năm, Techcombank đã có sự vận dụng các thông lệ quốc tế phù hợp với luật 
pháp Việt Nam trong việc phát hành cam kết bảo lãnh để tại ra các cam kết bảo lãnh 
bảo đảm tính chặt chẽ, chuẩn xác, góp phần hạn chế rủi ro cho bên được bảo lãnh và 
làm giảm các tranh chấp không đáng có giữa các bên khi thực hiện.  

Việc thiết lập mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp cũng là một điều kiện thuận 
lợi cho Techcombank trong các hoạt động giao dịch quốc tế.  

2.2.4.4. Những hạn chế cần khắc phục 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bảo lãnh tại Techcombank cũng còn 
nhiều hạn chế cần khắc phục như chúng tôi đã đề cập tại luận văn chi tiết.  

Thứ nhất, mặc dù hoạt động bảo lãnh của Techcombank không ngừng tăng trưởng 
tuy nhiên có thể thấy Techcombank vẫn chưa khai thác hết nhu cầu thị trường về 
nghiệp vụ bảo lãnh, hoạt động chủ yếu còn mang tính thụ động, chờ đợi khách hàng, 
chủ yếu từ khách hàng truyền thống.  

Thứ hai, cũng như các ngân hàng thương mại khác đang hoạt động, Techcombank 
đang đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ các ngân hàng khác, đòi hỏi Techcombank 
phải không ngừng cạnh tranh để thu hút khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao 
chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

Thứ ba, có thể kể đến là hạn chế từ đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động bảo lãnh. 
Cán bộ thực hiện bảo lãnh tại Techcombank hiện nay cũng chính là những cán bộ thực 
hiện nghiệp vụ tín dụng. Điều này khiến cán bộ khó nắm được hết bản chất của bảo 
lãnh vì bên cạnh là hoạt động cấp tín dụng, bảo lãnh còn là một hoạt động dịch vụ 
ngân hàng.  

Thứ tư, mặc dù Techcombank đã ban hành quy trình cấp tín dụng cho khách hàng 
doanh nghiệp khá chặt chẽ, tuy nhiên quá trình thẩm định trên thực tế còn nhiều bất 
cập, nhiều khi còn sơ sài, hình thức, làm theo cảm tính, không tính hết các rủi ro tiềm 
ẩn.  

2.2.5. Nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động bảo lãnh của Techcombank 

2.2.5.1. Nguyên nhân bên trong 

Nguyên nhân nội tại khiến hoạt động bảo lãnh của Techcombank còn nhiều hạn 
chế có thể kể đến nguyên nhân xuất phát từ con người, từ cơ cấu tổ chức, từ hệ thống 
công nghệ hay một số yếu tố khác như chính sách phí, quy mô vốn… 

2.2.5.2. Nguyên nhân từ bên ngoài 

Bên cạnh đó những nguyên nhân khách quan cũng tác động làm hạn chế hoạt động 
này, trong đó có thể kể đến biến động của chính sách kinh tế, tài chính hay hành lang 
pháp lý chưa hoàn thiện. 

2.3. Một số vướng mắc pháp lý thường gặp trong hoạt động bảo lãnh tại 
Techcombank 

Trong phần này, chúng tôi có đưa ra các tình huống cho từng trường hợp cụ thể 
nhằm phân tích quy định, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. 

2.3.1. Về bên đề nghị bảo lãnh 
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Trên thực tế trong quan hệ bảo lãnh không phải lúc nào Bên được bảo lãnh cũng 
đồng thời là Bên đề nghị bảo lãnh. Tuy nhiên quy định pháp luật cho trường hợp này 
chưa được quy định cụ thể. 

2.3.2. Về thời hạn trong bảo lãnh thanh toán thuế 

Thời hạn bảo lãnh theo quy định trong các văn bản pháp luật về bảo lãnh và thời 
hạn bảo lãnh trong các văn bản pháp luật về quản lý thuế hiện nay đang có sự chồng chéo, 
mâu thuẫn nhau, buộc Techcombank và các ngân hàng phải đưa ra giải pháp chặt chẽ để 
hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong tình huống này. 

2.3.3. Về nghiệp vụ bảo lãnh trên thị trường quốc tế 

Theo quy định hiện hành thì khách hàng được bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân 
trong nước và nước ngoài với bên nhận bảo lãnh là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước có quyền thụ hưởng bảo lãnh của TCTD. Tuy nhiên hiện nay quy định pháp luật 
trong trường hợp khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài hay bên thụ hưởng là tổ 
chức, cá nhân nước ngoài lại chưa được điều chỉnh cụ thể.  

2.3.4. Về phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ 

Hiện nay các quy định pháp luật về bảo lãnh đều không có điều khoản nào quy 
định về loại tiền bảo lãnh là đồng Việt Nam hay ngoại tệ. Do đó, cần phải có quy định 
cụ thể về nội dung này. 

2.3.5. Về nhận bảo lãnh của cùng TCTD 

Quy định về bảo lãnh hiện nay cũng không đề cập rõ hai đơn vị phụ thuộc của cùng 
một TCTD có được nhận bảo lãnh của nhau hay không. Rõ ràng đây là một quan hệ 
tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hòi phải được quy định rõ ràng để các ngân hàng không nhầm 
lẫn trong quá trình triển khai thực hiện. 

2.3.6. Về thời điểm phát hành bảo lãnh và thời điểm hiệu lực của bảo lãnh 

Thời điểm phát hành bảo lãnh và thời điểm hiệu lực của bảo lãnh không phải lúc 
nào cũng tương đồng nhau. Do đó, cần có quy định phân định rõ các thời điểm này, tạo 
cơ sở xác định rõ ràng trên thực tế.  

 2.3.7. Về ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh 

Việc ngân hàng nhận ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh của một ngân hàng khác phát 
hành từ khách hàng của mình không thể xem là bảo lãnh đối ứng của các TCTD với 
nhau. Do đó, cần hết sức lưu ý phân biệt các khái niệm này để vận dụng phù hợp trên 
thực tế. 

2.3.8. Về chuyển giao thư bảo lãnh gốc khi bảo lãnh hết hiệu lực 

Thông thường các ngân hàng không yêu cầu bên nhận bảo lãnh phải hoàn lại thư 
bảo lãnh gốc khi có yêu cầu thanh toán. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, việc không 
yêu cầu hoàn lại thư bảo lãnh gốc có thể gây rủi ro cho các ngân hàng phát hành bảo 
lãnh nếu việc quản lý các thư bảo lãnh đã phát hành không được chặt chẽ.  

2.3.9. Về đối tượng không được bảo lãnh và hạn chế bảo lãnh 

Luật các TCTD số 47/2010/QH12 được ban hành đã khiến một số nội dung trong 
các quy định về bảo lãnh ngân hàng không còn phù hợp, chẳng hạn quy định về các 
đối tượng không được bảo lãnh và hạn chế bảo lãnh. Do đó, yêu cầu bức thiết đặt ra là 
phải hoàn thiện các quy định này để đảm bảo áp dụng thống nhất trên thực tế. 

2.3.10. Về giới hạn cấp bảo lãnh đối với khách hàng 

Giới hạn cấp tín dụng theo Luật các TCTD năm 2010 được thu hẹp rất nhiều so với 
các quy định về bảo lãnh hiện hành. Do đó, yêu cầu đặt ra là các quy định về giới hạn 
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này cũng cần được sửa đổi, thay thế để đảm bảo phù hợp với Luật các TCTD năm 
2010. 

2.3.11. Về áp dụng các trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trong thực tế 

Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trong một số trường hợp theo quy định cụ thể tại các 
văn bản hiện hành về bảo lãnh ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế cách quy định này 
chưa phù hợp và cần được điều chỉnh theo hướng thực tế hơn.  

 

Chương 3 

Các Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Bảo Lãnh  
NGÂN Hàng ở Việt NAM Và NÂNG CAO Hiệu Quả Hoạt Động bảo 

lãnh ngân hàng tại techcombank 

3.1. Cơ sở hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam 

Việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng xuất 
phát từ các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng, từ thực tiễn hình thành và phát 
triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, định hướng phát triển của ngành ngân hàng 
cũng như thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng.  

3.1.1. Giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát và ổn 
định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội 

Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm 
chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đưa đưa ra chủ trương 
thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, theo đó giao cho NHNN Việt Nam 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện. 

Nhằm thể chế hóa tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP này, NHNN cũng đã ban 
hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011, theo đó: năm 2011, thực hiện chính sách 
tiền tệ chặt chẽ và thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20% và tốc 
độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15%-16%; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, 
trong đó đưa ra các nhiệm vụ mà các TCTD cần thực hiện.  

3.1.2. Định hướng phát triển của ngành ngân hàng và những thách thức mới đối 
với hệ thống ngân hàng ở Việt Nam 

Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 
năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành theo Quyết định 112/2006/QĐ-TTg 
ngày 24/5/2006, ngành ngân hàng Việt Nam đã đạt được những mục tiêu đề ra cho giai 
đoạn 2010. Theo đó, tiếp tục thực hiện định hướng phát triển đến năm 2020 với phương 
châm hành động của các TCTD là "An toàn - Hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội 
nhập quốc tế", tập trung ở các mục tiêu chung đã đề ra tại Đề án này.  

Với định hướng cải cách hệ thống ngân hàng theo hướng hiện đại, cổ phần hóa các 
NHTM nhà nước, đảm bảo hoạt động theo hướng năng động, trong những năm qua hệ 
thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Trong 
những năm tiếp theo, để đảm bảo đủ sức khỏe vận hành, định hướng đặt ra đòi hỏi các 
NHTM không ngừng bổ sung nguồn vốn tự có, duy trì NHTM có sức khỏe tốt và xử lý 
các NHTM yếu kém để đảm bảo một hệ thống ngân hàng Việt Nam vững mạnh. Đây 
là những thách thức rất lớn cho các NHTM ở Việt Nam hiện nay. Để tồn tại buộc các 
NHTM phải cạnh tranh lẫn nhau, đồng thời đòi hỏi vẫn phải duy trì hoạt động ngân 
hàng phù hợp với định hướng.  

3.1.3. Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng 
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Bảo lãnh ngân hàng cũng như các hoạt động ngân hàng khác luôn cần phải có một 
hành lang pháp lý chặt chẽ, hoàn thiện để thực hiện. Trong hoạt động bảo lãnh hiện nay 
chỉ có hai văn bản đề cập đó là Luật các TCTD năm 2010 và Quyết định 26. Trong đó, 
Luật các TCTD chỉ có một số điều đề cập đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng với tư cách là 
một trong những hoạt động của các TCTD.  

Quyết định 26 tuy có đưa ra các quy định cụ thể về bảo lãnh ngân hàng những vẫn 
chưa thực sự đầy đủ và cần hoàn thiện thêm.  

3.2. Một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở 
Việt Nam 

Một hành lang pháp lý hoàn thiện sẽ tạo điều kiện cho hoạt động nghiệp vụ bảo 
lãnh của các ngân hàng phát triển. Ban hành một văn bản đồng bộ về hoạt động bảo 
lãnh ngân hàng là việc làm trước mắt cần thực hiện. Dự thảo văn bản quy định đồng bộ về 
hoạt động bảo lãnh ngân hàng hiện nay cần phải thể hiện được những nội dung cơ bản 
của hoạt động bảo lãnh ngân hàng và giải quyết được những vướng mắc pháp lý, cụ thể 
tập trung ở một số vấn đề sau:  

3.2.1. Về bên đề nghị bảo lãnh 

Do trên thực tế không phải lúc nào khách hàng của TCTD cũng chính là bên được 
bảo lãnh nên khái niệm "bên được bảo lãnh" theo Quyết định 26 đã không còn phù 
hợp. Do đó, cần xem xét thay khái niệm bên được bảo lãnh bằng khái niệm bên đề 
nghị bảo lãnh, theo hướng: Bên đề nghị bảo lãnh là khách hàng đề nghị TCTD xem xét 
cấp bảo lãnh cho chính khách hàng đó (đối với trường hợp bên đề nghị bảo lãnh cũng 
chính là bên được bảo lãnh) hoặc cho bên thứ ba (đối với trường hợp bên đề nghị bảo 
lãnh không đồng thời là bên được bảo lãnh). 

3.2.2. Về thời hạn bảo lãnh trong bảo lãnh nộp thuế 

Trước mắt, để hạn chế rủi ro khi tham gia bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế như 
chúng tôi đã phân tích, các ngân hàng phát hành bảo lãnh cần hết sức thận trọng. Cụ 
thể, ngân hàng phát hành bảo lãnh cần xem lại mức phí áp dụng và mức độ bảo đảm 
bằng tài sản khi phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế; lưu ý phạm vi bảo lãnh 
luôn phải bao gồm cả nghĩa vụ nộp thuế và tiền phạt để tính lại mức phí bảo lãnh và tài 
sản bảo đảm phù hợp. Đồng thời, NHNN cần nghiên cứu sửa đổi các quy định về thời 
hạn bảo lãnh và quy định về tỷ lệ an toàn trích lập dự phòng rủi ro của hoạt động bảo 
lãnh nộp thuế của các ngân hàng.  

3.2.3. Về bảo lãnh bằng ngoại tệ và bảo lãnh trên thị trường quốc tế 

Nhu cầu bảo lãnh bằng ngoại tệ và bảo lãnh trên thị trường quốc tế phát sinh ngày 
càng nhiều, trong khi khung pháp lý chưa hoàn thiện đã đẩy các ngân hàng vào tình thế 
khó thực hiện. Thực hiện thì cơ sở pháp lý không rõ ràng, không thực hiện thì không 
đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, trong khi nhu cầu khách hàng là có thực và hợp 
lý. Do đó, việc xem xét quy định cụ thể về trường hợp này là hoàn toàn cần thiết.  

3.2.4. Về nhận bảo lãnh của cùng tổ chức tín dụng 

Hiện nay, thuật ngữ "tổ chức có quyền thụ hưởng bảo lãnh của tổ chức tín dụng" 
trong khái niệm bên nhận bảo lãnh rất khó xác định trên thực tế. Do đó, nên chăng văn 
bản pháp luật về bảo lãnh nên quy định rõ việc các chi nhánh của cùng một TCTD 
nhận bảo lãnh của nhau là không được phép, từ đó sẽ hạn chế được trường hợp này trên 
thực tế.  

3.2.5. Về thời điểm phát hành và thời điểm hiệu lực của bảo lãnh 

Nên bổ sung khái niệm thời hạn bảo lãnh theo hướng "thời hạn bảo lãnh được xác 
định từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc khi bảo lãnh có hiệu lực theo thỏa thuận của 
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bên bảo lãnh với các bên liên quan cho đến thời điểm chấm dứt bảo lãnh được ghi 
trong cam kết bảo lãnh". 

3.2.6. Về ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh 

Văn bản pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nên đưa ra trường hợp ủy quyền thụ 
hưởng bảo lãnh để các ngân hàng lưu ý và hiểu đúng trong quá trình thực hiện. Có thể 
cho phép thực hiện theo hướng ràng buộc trách nhiệm của khách hàng (với tư cách là 
bên thụ hưởng bảo lãnh) và ngân hàng (với tư cách là bên bảo lãnh) để bảo vệ quyền 
lợi của ngân hàng (với tư cách là bên được ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh), theo hướng 
quan hệ ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh chỉ có hiệu lực khi ngân hàng bảo lãnh xác nhận 
đồng ý về quan hệ ủy quyền thụ hưởng này và sẽ hợp lý hơn khi đó là bảo lãnh vô điều 
kiện. 

3.2.7. Về thống nhất nội dung của các văn bản quy định về cùng đối tượng 

Một số quy định trong Quyết định 26 hiện nay không còn phù hợp với Luật các 
TCTD năm 2010. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần phải ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế để đảm bảo áp dụng thống nhất trên thực tế.  

3.2.8. Bổ sung một số quy định khác 

Quyết định 26 hiện nay còn thiếu một số quy định về bảo lãnh hoặc đã có quy định 
nhưng chưa đầy đủ, chẳng hạn như về đối tượng áp dụng, về hình thức của cam kết bảo 
lãnh, những trường hợp không được bảo lãnh, điều kiện bảo lãnh hay về ngôn ngữ bảo 
lãnh.  

3.3. Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại 
Techcombank 

Để khắc phục những hạn chế còn gặp phải, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 
bảo lãnh tại Techcombank hiện nay, theo chúng tôi Techcombank cần tập trung giải 
quyết một số vấn đề về nâng cao yếu tố con người, tách bạch quy trình cấp bảo lãnh ra 
khỏi quy trình cấp tín dụng, chuyên môn hóa hoạt động bảo lãnh ngân hàng, tách bạch 
chính sách rủi ro trong hoạt động bảo lãnh đồng thời nâng cao hệ thống công nghệ 
ngân hàng.  

Về yếu tố con người: Trước mắt cần mở rộng và nâng cao các khóa đào tạo chuyên 
sâu về hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Bên cạnh đó, trong các chỉ tiêu thực hiện công 
việc cần cụ thể chỉ tiêu về hoạt động bảo lãnh thay vì chỉ chú trọng chỉ tiêu về cho vay 
như hiện nay.  

Về Quy trình cấp bảo lãnh: nên ban hành một quy trình cấp bảo lãnh riêng với thủ 
tục đơn giản hơn nhằm tiết kiệm thời gian cấp bảo lãnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng, thay vì quy trình tập trung tại quy trình cấp tín dụng như hiện nay.  

Chuyên môn hóa hoạt động bảo lãnh ngân hàng theo hướng thí điểm thành lập các 
Phòng bảo lãnh tại một số Chi nhánh lớn. Một bộ phận chuyên trách được thiết lập, 
được đào tạo chuyên biệt sẽ giúp tập trung thời gian và nguồn lực cho hoạt động bảo 
lãnh tại Techcombank.  

Tách bạch chính sách rủi ro trong hoạt động bảo lãnh: theo đó nên xây dựng một 
chính sách quản trị rủi ro riêng cho hoạt động bảo lãnh, do hoạt động này có những rủi 
ro đặc trưng hơn so với các hoạt động cấp tín dụng khác mà trong đó có thể dễ dàng 
nhận thấy là rủi ro gian lận, lừa đảo. 

Cuối cùng, cần nâng cao hệ thống công nghệ theo hướng có thể dễ dàng chiết xuất 
được hệ thống thông tin bảo lãnh đầy đủ. Bên cạnh đó, có thể thiết lập một hệ thống 
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mẫu biểu chuẩn về hoạt động cấp bảo lãnh trên hệ thống phần mềm để các đơn vị trên 
toàn hệ thống có thể cập nhật, chiết xuất, đảm bảo sử dụng thống nhất, tránh nhầm lẫn.  

Kết luận 

Bảo lãnh ngân hàng là một loại hình nghiệp vụ của các ngân hàng hiện đại và nó 
dần trở nên không thể thiếu trong cơ cấu dịch vụ của các NHTM hiện nay. Tuy ra đời 
chưa lâu, nhưng hoạt động này đã khẳng định được vị trí, vai trò tích cực của nó 
không những đối với sự phát triển của ngành ngân hàng mà còn tác động trực tiếp đến 
nền kinh tế đất nước. Và để góp phần đưa hoạt động này được ứng dụng chặt chẽ trên 
thực tế không thể không đề cập đến hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp 
hoạt động này.  

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh ngân 
hàng, ứng dụng trong thực tiễn công tác từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống 
pháp lý cũng như hoàn thiện hoạt động này tại Techcombank là mục tiêu nghiên cứu 
của chúng tôi tại luận văn này. Kết quả quá trình nghiên cứu là cơ sở cho chúng tôi 
đưa ra một số kết luận chủ yếu sau đây: 

Về mặt lý luận, luận văn đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh 
ngân hàng như khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại bảo lãnh ngân hàng, đồng thời chỉ ra 
các dạng rủi ro thường gặp đối với hoạt động này. Bên cạnh đó, luận văn đã có những phân 
tích cụ thể về thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam hiện nay về một số 
phạm trù cụ thể như chủ thể tham gia hoạt động bảo lãnh, nội dung, hình thức và hiệu lực 
của bảo lãnh, đồng thời chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hoạt động bảo 
lãnh ngân hàng với một số hoạt động có tính chất tương tự như Tín dụng thư dự phòng, Cam 
kết bảo đảm thu nợ… 

Về mặt thực tiễn, luận văn đã giới thiệu, phân tích và đánh giá về hoạt động bảo 
lãnh tại Ngân hàng Techcombank trong thời gian từ năm 2006 trở lại đây, đồng thời 
chỉ ra những vướng mắc pháp lý thường gặp trong hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng 
này. 

Trên cơ sở những phân tích trên, chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp 
luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam hiện nay cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Techcombank.  

Mặc dù đã có những cố gắng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, 
song luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về thời gian, 
kinh nghiệm, tài liệu tham khảo…, do đó chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và chỉ 
bảo của quý thầy, cô để luận văn được hoàn thiện hơn.  


